CHƯƠNG II: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

CHUYÊN ĐỀ 4: ĐỊNH LUẬT ÔM VỚI CÁC LOẠI ĐOẠN MẠCH VÀ BÀI TOÁN MẠCH VÒNG – ĐOẠN MẠCH CÓ CHỨA CÁC PHẦN TỬ PHI TUYẾN
A. ĐỊNH LUẬT ÔM VỚI CÁC LOẠI ĐOẠN MẠCH VÀ BÀI TOÁN MẠCH VÒNG
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Câu1: (4điểm) Cho mạch điện như hình vẽ 1 cho biết E1=16V; E2=5V; r1=2(; r2=1(;R2 = 4(; Đèn § có ghi 3V - 3W; RA
[image: image593.bmp]0.  Biết đèn sáng bình thường và ampe kế chỉ số 0. Hãy tính các điện trở R1 và R3.
HƯỚNG DẪN GIẢI:
Đèn sáng bình thường, ta có: 
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 VÌ IA=0   → 
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áp dụng định luật Ohm cho đoạn mạch CE2D:
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Cường độ dòng điện qua R2  là:   
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Cường độ dòng điện qua R1 là:   
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áp dụng định luật Ohm cho đoạn mạch AE1B:  
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Từ đó: 
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Suy ra:  
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Câu 2 (2 điểm): Cho đoạn mạch có dạng như hình vẽ bên, cho biết E1 = E2 = 6V, r1  = 1
[image: image15.wmf]W

, r2  = 2
[image: image16.wmf]W

, R1 = 5
[image: image17.wmf]W

, R2 = 4
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 Vôn kế có điện trở rất lớn, số chỉ của vôn kế là 7,5V.

Tính UAB và điện trở R?
HƯỚNG DẪN GIẢI:
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	Từ (1);(2);(3);(4);(5) 
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Câu 3 - ĐỀ THI CHỌN HSG VÙNG DUYÊN HẢI ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ LẦN THỨ III KHỐI 11: Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó e1 =e , e2 =2e ,
 e3 =4e, R1 =R , R2 =2R , R3 =4R. Bỏ qua điện trở trong của các nguồn.

1) Coi điện năng tiêu thụ ở R1 và R2 là hữu ích khi chỉnh con chạy thì công suất hữu ích đạt cực đại , cực tiểu bằng bao nhiêu?

[image: image571.png]A




2) Giữ nguyên con chạy ở vị trí nào đó. Nối A với D bằng một Ampe kế có RA =0 thì IA =I1 =
[image: image29.wmf]4e
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. Nối Ampe kế với A và M thì 
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HƯỚNG DẪN GIẢI:

1) 


[image: image31.wmf]1ACAC

AC1111

1

2CBCB

CB2222

2

ACCB3CBAC

AC

2

eUeU

UeIRI

RR

eU2eU

UeIRI

R2R

UUe4eU4eU

U2e

I

2R

--

=-®==

--

=-®==

+==®=-

-

®=


[image: image572.wmf]A
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Pmin khi 
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Pmax khi 
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 2) Con chạy C ở vị trí bất kì, nối A, D bằng một Ampe kế có RA =0
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Mạch tương đương

[image: image575.emf]e=3v,


r


=0


- 


+


r=100


W




e=3v, r=0

- 

+

r=100 


[image: image36.wmf]1

A

1

EeEe4e

I

rRrRR

E3e

rR

+=®+=

®=


Nối A, M  bằng một Ampe kế, mạch tương đương 
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Vậy E =2e ; r = 
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Khi bỏ Ampe kế đi, mạch tương đương 
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[image: image577.jpg]


Câu 4 – Trích đề thi chọn HSG NGhệ An thi Quốc gia 2007/2008: Cho mạch điện như hình vẽ 3, biết E1= e, E2 = 2e, E3 = 4e, R1 = R, R2 = 2R, AB là dây dẫn đồng chất, tiết diện đều có điện trở toàn phần là R3 = 3R. Bá qua điện trở trong của các nguồn điện và dây nối.
1. Khảo sát tổng công suất trên R1 và R2 khi di chuyển con chạy C từ A đến B.

2. Giữ nguyên vị trí con chạy C ở một vị trí nào đó trên biến trở. Nối A và D bởi một ampe kế (RA ( 0) thì nó chỉ I1 = 
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, nối ampe kế đó vào A và M thì nó chỉ I2=
[image: image41.wmf]R
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. Hỏi khi tháo ampe kế ra thì cường độ dòng điện qua R1 bằng bao nhiêu?

HƯỚNG DẪN GIẢI:
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1.Đặt RAC= x. Công suất tỏa nhiệt trên R1 và R2:  

                    P = 
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 .Trong đó :  UAM = UAC- e          (2)    

 .U BN = - 4e + UAM+ e + 2e 
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 UBN = UAC- 2e  (3)
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	.Thay (1), (2) vào (3) ta được: P = 
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	.Lấy đạo hàm hai vế của P theo UAC ta được : P’= 0 
[image: image47.wmf]®

 UAC= 
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.Lập bảng biến thiên biểu diễn sự phụ thuộc của P theo U​AC ta thấy UAC đạt cực tiểu khi                         UAC=
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	.Thay UAC vào (2) và (3) ta được: UAC = 
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.Từ đó tìm được: I1=
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 EMBED Equation.3 [image: image54.wmf]R
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ICD= 0 

  I3=
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	.Biện luận: -Khi x= 0 thì UAC= 0 và P = 
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                 -Khi x = R thì UAC=
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                 -Khi x = 3R thì UAC=4e và Pmax = 
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	[image: image581.png]


2.Coi phần mạch điện giữa A và D tương ứng với nguồn điện có suất điện động E và điện trở trong r, mạch được vẽ lại như hình bên.  

.Khi nối  Ampe kế vào A và D thì: 

               I1=
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 EMBED Equation.3 [image: image69.wmf]®
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.Nối  Ampe kế vào A và M thì R1 bị nối tắt: 

              I2 =
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	.Giải hệ (1) và (2) ta được: E = 2e ,  r = 
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.Khi không có Ampe kế thì cường độ dòng điện qua R1 là:

             IR1 = 
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[image: image582.png]Hinh (a)




Câu 5: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ(h6) Cho biết: E = 15V; R = r = 1; R1 = 5Ω; R3 = 10Ω; R4 = 20Ω. Biết rằng khi ngắt khoá K thì ampe kế chỉ 0,2A và khi đóng K thì ampe kế chỉ số 0. Tính R2, R5 và tính công suất của nguồn điện khi ngắt K và khi đóng K. Bỏ qua điện trở của ampe kế và của dây nối. 

Giải:

* Khi đóng K, vẽ lại mạch điện ta thấy rằng ở đoạn mạch AB là một mạch cầu.

- Do ampe kế chỉ số 0 (I5 = 0) nên mạch cầu cân bằng, ta có:
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- Bỏ nhánh R5  → I = 
[image: image79.wmf]r
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- Công suất của nguồn: P1 = E.I = 18,75 (W).

* Khi ngắt K, vẽ lại mạch điện. Dòng điện qua R4 và R5 đều bằng IA = 0,2A, do đó dòng điện qua R3 là: I3 = I' - IA = I' - 0,2 ( I' là dòng điện trong mạch chính)và UCB = R3.I3 = 10(I' - 0,2) (1)

- Mặt khác, theo định luật Ohm tổng quát ta lại có :UCB = E - (r + R + R1)I' = 15 - 7I' (2)

- Từ (1) và (2) suy ra: I' = 1A và UCB = 8V.

- Ta có: UDB = IA .R4 = 4V

từ đó: UCD = UCB - UDB = 4V và do đó R5 = 
[image: image80.wmf]A
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Công suất của nguồn: P2 = E.I' = 15 W
[image: image583.png]Hinh (b)




Câu 6 – HSG Chuyên lê khiết Quảng ngãi 2012-2013: Cho mạch điện như hình 2, nguồn điện có suất điện động E = 24 V, các vôn kế giống nhau. Bỏ qua điện trở các dây nối.


a. Nếu điện trở trong của nguồn có r = 0 thì vôn kế thứ nhất chỉ 12 V.


-  Chứng tỏ các vôn kế có điện trở hữu hạn.


-  Tính số chỉ của vôn kế thứ 2.


b. Nếu điện trở trong của nguồn  có giá trị r 
[image: image81.wmf]¹

 0.  Hãy tính lại số chỉ các vôn kế. Biết  mạch ngoài không thay đổi và  công suất tiêu thụ mạch ngoài có giá trị cực đại.

HƯỚNG DẪN GIẢI:

	a. (2,5 đ)
	

	- Chứng tỏ vôn kế có điện trở hữu hạn :

- Gọi Rv là điện trở của vôn kế, giả sử 
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, số chỉ của vôn kế thứ nhất  phải là 
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	- Tìm số chỉ trên vôn kế thứ hai :
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	- Tính 
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	- Tính được 
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	- Thay (1), (2) vào (3) và rút ra được  
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	- Giải (4) thu được Rv = 1,5R                                                                          (5)
	0,25 đ

	-  Tính được 
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	- Gọi I2 là cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch PQ
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 Suy ra được 
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	0,5 đ

	b. (1,5 đ)
	

	- Mạch ngoài tiêu thụ công suất cực đại : RN = r
	0,25 đ

	- Tính được 
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	- Số chỉ trên vôn kế thứ nhất : 
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	- Số chỉ trên vôn kế thứ hai : 
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Câu 7 – HSG  tỉnh Bình thuận 2012-2013.(5 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ: Nguồn điện có hiệu điện thế U không đổi, ampe kế có điện trở R
[image: image94.wmf]A

, vôn kế có điện trở R
[image: image95.wmf]V
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Khi khóa K đóng vào chốt 1 thì ampe kế chỉ 0,2 A. 

Khi khóa K đóng vào chốt 2 thì ampe kế chỉ 0,6 A và vôn kế chỉ 120 V. Tính R, R
[image: image96.wmf]V

.

HƯỚNG DẪN GIẢI: (5 điểm)

Tính R, R
[image: image97.wmf]V

.

- Khi K đóng vào chốt 1:

+ Điện trở toàn mạch là:

[image: image585.png]Hinh (d)
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+ Dòng điện mạch chính khi đó là:

I  =   
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+ Dòng điện qua ampe kế khi đó là:

I
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- Khi K đóng vào chốt 2:

+ Điện trở của toàn mạch là:

R
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+ Số chỉ của ampe kế khi đó là:

I
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+ Số chỉ vôn kế khi đó là:

U
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Lấy (3) chia cho (1) ta được: R
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Lấy (2) chia cho (1) ta được: 
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Câu 8 – HSG tỉnh Hà tĩnh 2011-2012: Cho mạch điện như hình 3: A1; A2 và A3 là 3 ampe kế lý tưởng và hoàn toàn giống nhau. Giá trị các điện trở được ghi trên hình vẽ. Người ta đặt vào hai đầu A, B một hiệu điện thế không đổi, có độ lớn U = 13,8V. 

a. Hãy tính các giá trị cường độ dòng điện qua các điện trở;

b. Xác định số chỉ của các ampe kế.

HƯỚNG DẪN GIẢI:

Ý a.

	Điện trở tương đương toàn mạch: 
[image: image123.wmf]W
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Dòng điện đi qua điện trở 6kΩ: 
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Dòng điện đi qua điện trở 2kΩ: 
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Dòng điện đi qua điện trở 3kΩ: 
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Dòng điện đi qua điện trở 5kΩ: 
[image: image127.wmf]mA
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Ý b.

	Vẽ lại mạch điện

Định luật kiếc-sốp cho các điểm nút được ghi trên hình

Các ampe giống nhau nên cùng điện trở trong (dù rất nhỏ)

Ir + (0,05 + I)r = (0,65 – I)r

· I = 0,20mA = IA1
· IA2 = 0,25mA

· IA3 = 0,45Ma

[image: image128]
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Câu 9: Cho mạch điện như hình 1, các điện trở thuần đều có giá trị bằng R.

[image: image587.png]


a. Tìm hệ thức liên hệ giữa R và r để công suất tiêu thụ mạch ngoài không đổi khi K mở và đóng.

b. E = 24V và r = 3
[image: image129.wmf]W

.

 Tính UAB khi:   - K mở                         

                          - K đóng     

Giải:   a.    Khi K mở mạch ngoài có cấu tạo:

 [  R1// ( R2 nt R3) ] nt R4 

Điện trở mạch ngoài khi đó:

                        RN  = 
[image: image130.wmf]3
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 EMBED Equation.3 [image: image132.wmf].

Công suất tiêu thụ ở mạch ngoài: P = 
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Khi K đóng mạch ngoài có cấu tạo ( chập CD) Điện trở mạch ngoài khi đó:

                                       R’N = 
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Công suất tiêu thụ ở mạch ngoài:     P’ = 
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Theo đầu bài:      
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Suy ra:    
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Kết quả : R = r 

b) K mở :       RN = 
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;             UAB = I.R123 = 6 V 

Khi K đóng:   R’N = 
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      ;   I’ = 5(A)  ;  UAC = I’. R’= 9 V

  R134 = 
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Câu 10: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó: E1 = 6V; E2 = 9V; r1  = r2 ≈ 0; R1 = R3 = 8Ω; R4 = 1,5Ω; C1 = 0,5μF; C2 = 0,2μF; đèn Đ: 12V- 18W. Khi chưa mắc vào mạch các tụ chưa tích điện.
a. Ban đầu khoá K ngắt, tính điện tích các tụ điện?

b. Đóng K thì đèn sáng bình thường. Hãy tính R2, điện lượng chuyển qua R1, R3 và nói rõ chiều chuyển của các điện tích dương?             

Giải:
a.

* Khoá K ngắt: Mạch hở trong mạch không có dòng điện

* U1 = E1 
[image: image158.wmf]Þ

 Q1 = C1.E1 và bản dương nối với điểm E.

* U2 = E1  + E2 
[image: image159.wmf]Þ

 Q2 = C2(E1 + E2) và bản dương nối với điểm F.

b. 

*K đóng: không có dòng qua R1  .

* Đèn sáng bình thường  tính được Ud = 12V và Id = 1,5A

   Suy ra I2 = 0,5A và   R2 = 16V

* Điện tích của tụ C1:  
[image: image160.wmf]C

Q

m

5

,

3

'

1

=

 và bản dương nối với điểm D.

Lượng điện tích dương chuyển qua R1  
[image: image161.wmf]C
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* Điện tích của tụ C2: 
[image: image162.wmf]C
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và bản dương nối với điểm F.

Lượng điện tích dương chuyển qua R3:  
[image: image163.wmf]C
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Câu 11: Cho mạch điện như hình vẽ 1: Biết E = 6,9 V, r = 1 (, R1 = R2 = R3 = 2 (, điện trở ampe kế không đáng kể, điện trở vôn kế rất lớn.

a. Các khóa K1, K2 đều mở. Tìm số chỉ vôn kế?

b. Khóa K1 mở, K2 đóng, vôn kế chỉ 5,4 V. Tìm R4 và hiệu điện thế giữa hai điểm A, D?

c. Các khóa K1, K2 đều đóng. Tìm số chỉ của ampe kế?

d. Các khóa K1, K2 đều đóng, mắc thêm điện trở R5 song song với đoạn mạch AEB thì công suất mạch ngoài đạt giá trị cực đại. Tìm R5?







Giải

a.K1, K2 mở
Rn = R1 + R2 = 4 (
I = E/(R + r) = 1,38 A

UV = I.Rn = 5,52 V

b.K1 mở, K2 đóng
I = (E – UV)/r = 1,5 A

UAC = I.R3 = 3 V

UCB = UV – UAC = 2,4 V

IR1 = UCB/R1 = 1,2 A ( IR2 = IR4 = 0,3 A
UR2 = IR2.R2 = 0,6 V ( UR4 = UCB – UR2 = 1,8 V

R4 = UR4/ IR4 = 6 (
UAD = UAC + UR2 = 3,6 V

c.K1, K2 đóng

R23 = R2 + R3 = 1 (; R123 = R23 + R1 = 3 (
Rn = R123.R4/( R123 + R4) = 2 (
I = E/(Rn + r) = 2,3 A

UV = E – I.r = 4,6 V

IR4 = UV/R4 = 0,77 A

IR1 = I – IR4 = 1,53 A

UR1 = IR1.R1 = 3,06 V

UR2 = UR3 = UV – UR1 = 1,54 V

I2 = U2/R2 = 0,77A

IA = IR2 + IR4 = 1,54 A 
[image: image590.png]


Câu 12 (2,0 điểm). Cho mạch điện như hình bên. Các ampe kế giống nhau và điện trở của chúng khác 0. Ampe kế A2 chỉ 1,9A; ampe kế A3 chỉ 0,4A. Hãy tìm số chỉ của
ampe kế A1 và ampe kế A4.

HƯỚNG DẪN GIẢI:
	Câu 12
	2,0 điểm 

	Gọi x là điện trở mỗi ampe kế, đặt R1 + R2 = nx, ta có : UMN = I3.x = I4(R1 + R2 + x) = I4 (n + 1) x 
[image: image164.wmf]Þ

 I4 = 
[image: image165.wmf]3
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	0,25 điểm

	Cường độ dòng điện qua điện trở R1 nối giữa P và M là :

 IPM = I3 + I4 = I3 + 
[image: image166.wmf]3
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	0,25 điểm

	Ta có UPQ = I2.x = IPM (R1 + R2 ) + I3.x = 
[image: image168.wmf]2
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I3.n.x + I3.x , từ đó ta có: 

I2 = 
[image: image169.wmf]2
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	0,25 điểm

	Thay I3 = 0,4A; I2 = 1,9A vào (2) ta có phương trình: n2 -1,75n – 3,75 = 0

giải phương trình này ta được: n = 3 và n= - 1,25 (loại). Do đó ta được số chỉ ampe kế A4 là : I4 = 
[image: image170.wmf]3
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	0,50 điểm

	Tìm số chỉ ampe kế A1 : 
	

	IEP = I2 + IPM; theo (1) IPM = 
[image: image171.wmf]2
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I3 = 0,5A nên IEP = 2,4A.
	0,50 điểm

	Ta có: UEF = I1.x  = IEP (R1 + R2) + I2.x = IEP.n.x  + I2x  
[image: image172.wmf]Þ

 I1 = n.IEP + I2 =

 = 9,1A 
	0,25 điểm


Câu 13: Cho một mạch điện như hình 3. Tất cả các vôn kế đều giống nhau, tất cả các điện trở đều giống nhau. Vôn kế V1 chỉ 8V, vôn kế V3 chỉ 10V. Tìm số chỉ vôn kế V5.

[image: image591.png]


Giải:

*Tìm tỷ số R/RV
+ V3 = V1 +RI1 + R(I1+ IV2) ( 2 = 2 RI1+RIV2 (1)

[image: image592.png]


+ IV2 = (8+ RI1)/RV (2)  và  I1 = 8/RV (3)

+ (1),(2),(3) ( 4x2 +12x-1=  0 (4) với x =R/RV 

+ Giải (4) ( x = 
[image: image173.wmf]103
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*Tìm số chỉ V5
+ V5 = V3 +RI3 + R(I3+ IV4) = 10+2RI3 +RIV4  (5)

+IV4 = (10+ RI3)/RV (6)

+ I3 = 10/RV +16/RV + 8R/
[image: image174.wmf]2
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+ Thay (6),(7) vào (5) và chú ý  x = 
[image: image175.wmf]103

2

-

 (V5 = 
[image: image176.wmf]1

510

2

V

æö

-

ç÷

èø


Câu 14 – Trích đề thi HSG Bình thuận chọn thi Quốc gia 2007/2008: Tám đoạn dây dẫn cùng có điện trở R được hàn lại thành hình tháp có đáy ABCD và đỉnh 0 như hình vẽ : Tính điện trở tương đương giữa các điểm :


a. A và C.


b. A và B.


c. A và 0. Biết hiệu điện thế giữa A và 0 là 14 (V) và R  =  2 (
[image: image177.wmf]W

), tính các dòng điện trong các đoạn dây dẫn.

Giải:
Khung dây hình tháp vẽ lại dạng phẳng như hình vẽ

a. Tính điện trở tương đương giữa A và C :

Do đối xứng nên V
[image: image178.wmf]B

  =  V
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 . Nên có thể bỏ 

Đoạn OB và OD.





            

- Điện trở tương đương giữa A và C : R
[image: image182.wmf]AC
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[image: image183.wmf]R
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b. Tính điện trở tương đương giữa A và B :

Nếu tách các dây ở  0  như hình (a), do đối xứng V
[image: image184.wmf]01

 =  V
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, nên có tách hay chập không tác dụng gì đến dòng 
[image: image186.wmf]Þ

 Mạng mới tương đương với mạng đã cho; ta có mạch điện có dạng như 

hình (b)









- R
[image: image187.wmf]CD
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c. Tính điện trở tương đương giữa A và 0 :

- Do đối xứng nên  V
[image: image201.wmf]B

 =  V
[image: image202.wmf]D

, ta chập ABC với ADC

Có dạng như hình (c), mạch điện tương đương như hình (d)        

- R
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- Dòng điện trong các đoạn dây dẫn có chiều như 

hình(e)

* Căn cứ vào sơ đồ mạch điện hình (d) ta có :

- I
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* Căn cứ vào mạch điện hình (e) ta có cường độ dòng điện trong các đoạn dây dẫn như sau :

I
[image: image224.wmf]1
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Hoặc cường độ dòng điện mạch chính I  =  
[image: image243.wmf]tdAO
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[image: image247.wmf]4

  =  15  -  4  -  4  =  7  (A)
Câu 15 - Thi vào 10 chuyên Vĩnh phúc 2010/2011: Cho mạch điện như hình vẽ. Các điện trở trong mạch có giá trị chưa biết. Khi mắc nguồn điện có hiệu điên thế U không đổi vào hai điểm A và C hoặc hai điểm B và D thì công suất toả nhiệt trong mạch là như nhau và bằng P. Khi mắc nguồn điện trên vào hai điểm B và C hoặc hai điểm A và D thì công suất toả nhiệt trong mạch cũng như nhau và bằng 2P. Hỏi khi mắc nguồn trên vào hai điểm C và D thì công suất toả nhiệt trong mạch là bao nhiêu (tính theo P)?
Giải:

-  Công suất của mạch điện: 
[image: image248.wmf]2
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image250.wmf]Þ
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- Gọi các điện trở là 
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Khai triển và rút gọn ta có 
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- Tương tự như trên ta có:  
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- Theo bài ra: 
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 Vậy: 
[image: image265.wmf]112212

1212

R(2)(2)

2.

2()2()

RRRRR

RRRR

++

=

++

 
[image: image266.wmf]Þ

  
[image: image267.wmf]22

1122

220

RRRR

--=

    (*)  (0,25đ)
  Giải PT (*) với ẩn số 
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Vì U = const nên: 
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Câu 16 – HSG Tỉnh Bình thuận chọn thi QG 2008-2009: Cho mạch điện như hình vẽ: R
[image: image273.wmf]1

  =  R
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  =  3 (
[image: image275.wmf]W

) ; R
[image: image276.wmf]3

  =  2 (
[image: image277.wmf]W

) ;  R
[image: image278.wmf]4

 là biến trở ; K là khóa điện. Nguồn điện mắc vào hai đầu B, D có hiệu điện thế U không đổi. Ampe kế và vôn kế đều lý tưởng. Các dây nối có điện trở không đáng kể.

a. Ban đầu khóa K mở, R
[image: image279.wmf]4

 = 4 (
[image: image280.wmf]W

) thì vôn kế chỉ 1 (V). 

- Xác định hiệu điện thế U của nguồn điện. 

- Nếu đóng khóa K thì ampe kế và vôn kế chỉ bao nhiêu ?

b. Đóng khóa K và di chuyển con chạy C của biến trở R
[image: image281.wmf]4

 từ đầu bên trái sang đầu bên phải thì số chỉ của ampe kế I
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 thay đổi như thế nào ? Vẽ đồ thị của I
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 theo vị trí của con chạy C.

Giải:
a. Ban đầu khóa K mở, R
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 = 4 (
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) thì vôn kế chỉ 1 (V). 

- Xác định hiệu điện thế U của nguồn điện. 
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Ta có : U
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Cường độ dòng điện mạch chính : I  =  
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Ta có : I
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Vậy dòng điện qua ampe kế có chiều từ N đến M và có cường độ

          I
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Vôn kế chỉ  0 (V)

b. Đóng khóa K và di chuyển con chạy C của biến trở R
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từ đầu bên trái sang đầu bên phải thì số chỉ của ampe kế I
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 thay đổi như thế nào ? Vẽ đồ thị của I
[image: image363.wmf]A

 theo vị trí của con chạy C.


Ta có : 

R
[image: image364.wmf]13

 =  
[image: image365.wmf]3

1

3

1

R

R

R

R

+

 = 
[image: image366.wmf]2

,

1

5

6

2

3

2

.

3

=

=

+

 (
[image: image367.wmf]W

)

Đặt  NC  =  x 

R
[image: image368.wmf]24

  =  
[image: image369.wmf]x

R

x

R

+

2

2

.

  =  
[image: image370.wmf]x

x

+

3

.

3


R
[image: image371.wmf]BD

  =  1,2  +  
[image: image372.wmf]x

x

+

3

.

3

 =  
[image: image373.wmf]x

x

+

+

3

6

,

3

2

,

4


I  =  
[image: image374.wmf]BD

R

U

  =  
[image: image375.wmf]x

x

+

+

3

6

,

3

2

,

4

6

  =  
[image: image376.wmf]6

,

3

2

,

4

)

3

(

6

+

+

x

x


U
[image: image377.wmf]13

  =  I. R
[image: image378.wmf]13

  =  
[image: image379.wmf]6

,

3

2

,

4

)

3

(

6

+

+

x

x

.1,2  =  
[image: image380.wmf]6

,

3

2

,

4

)

3

(

2

,

7

+

+

x

x


I
[image: image381.wmf]1

  =  
[image: image382.wmf]1

13

R

U

  = 
[image: image383.wmf]3

6

,

3

2

,

4

)

3

(

2

,

7

+

+

x

x

 =  
[image: image384.wmf]6

,

3

2

,

4

)

3

(

4

,

2

+

+

x

x


U
[image: image385.wmf]24

  =  I.R
[image: image386.wmf]24

  =  
[image: image387.wmf]6

,

3

2

,

4

)

3

(

6

+

+

x

x

.
[image: image388.wmf]x

x

+

3

.

3

 =  
[image: image389.wmf]6

,

3

2

,

4

.

18

+

x

x


I
[image: image390.wmf]2

  =  
[image: image391.wmf]2

24

R

U

  =  
[image: image392.wmf]3

6

,

3

2

,

4

.

18

+

x

x

  =  
[image: image393.wmf]6

,

3

2

,

4

.

6

+

x

x


* Xét hai trường hợp :

- Trường hợp 1: Dòng điện chạy qua ampe kế có chiều từ M đến N.

Khi đó : I
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Biện luận:

Khi x  =  0 
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Khi x tăng thì (7,2 - 3,6.x) giảm ; (4,2.x  +  3,6) tăng do đó I
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Khi x  =  2 
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- Trường hợp 2: Dòng điện chạy qua ampe kế có chiều từ N đến M.

Khi đó : I
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Biện luận:


+ Khi x tăng từ 2 (
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+ Khi x rất lớn (x = [image: image418.wmf]¥
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 0,86 (A) và cường độ dòng chạy qua điện trở R[image: image423.wmf]4

 rất nhỏ ; Sơ đồ mạch có thể vẽ như hình bên.


* Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện I[image: image424.wmf]A

 chạy qua ampe kế vào giá trị x của biến trở R[image: image425.wmf]4

 có dạng như hình vẽ .
Câu 17: Một dây dẫn đồng chất tiết diện không đổi có điện trở R được uốn thành vòng tròn chia được thành 3 phần bởi 3 pin, mỗi pin có suất điện đọng E, điện trở trong không đáng kể, các pin mắc cùng chiều.

1) Giữa hai điểm xuyên tâm đối A,B ta mắc một dây dẫn có điện trở không đáng kể với tụ điện có điện dung C.Tính điện tích của  tụ.Bản nào tích điện dương.                                              

2) Thay tụ bằng vôn kế có điện trở R0.Tính :                                

a) cường độ qua Vônkế và số chỉ của Vôn kế.

b) cường độ dòng điện qua hai nữa vòng tròn 1 và 2

c) xử dụng kết quả câu 2 tìm lại kết quả câu 1                                                       

B. MẠCH CÓ CÁC PHẦN TỬ PHI TUYẾN:

Câu 1 - Chọn HSG thi Quốc gia của TP Hà Nội năm học 2011-2012:
         Trong sơ đồ mạch điện hình 4 có X1, X2 là hai phần tử phi tuyến giống nhau mà đặc trưng vôn – ampe được mô tả bằng công thức U = 10I2 (U đo bằng Vôn, I đo bằng Ampe). Nguồn điện có suất điện động E = 10V và điện trở trong không đáng kể.  Để công suất toả nhiệt trên biến trở đạt cực đại phải điều chỉnh cho biến trở R có giá trị bằng bao nhiêu ? 
Hướng dẫn giải:
Gọi U là hiệu điện thế ở hai đầu biến trở, khi đó dòng điện qua biến trở bằng hiệu dòng qua hai phần tử phi tuyến:  
[image: image426.wmf]10
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Công suất nhiệt tỏa ra trên biến trở là:  
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Đạo hàm biểu thức trên theo U rồi cho đạo hàm bằng 0 ta được:  
[image: image428.wmf]22
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Giải phương trình trên ta được:  
[image: image429.wmf](21153)
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Thay vào (1) ta tìm được I, từ đó tính được R 
[image: image430.wmf]6,27
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Câu 2 – HSG khu vực tây nam Hà Nội 2016:  Cho một mạch điện như hình 2, X là một phần tử phi tuyến mà cường độ dòng điện đi qua nó phụ thuộc h.đ.t. hai đầu phần tử theo công thức:
[image: image431.wmf]3
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 với ( = 0,25A/V3. Hãy tính công suất toả ra trên X, khi dòng qua điện kế G bằng không. Biết rằng R1= 2(, R2=4( và R3=1(.

Giải:
Gọi U là h.đ.t. hai đầu mạch điện, U2 là h.đ.t. hai đầu điện trở R2, ta có:
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Khi điện kế G chỉ số 0 thì h.đ.t. giữa hai đầu phần tử phi tuyến X bằng h.đ.t. hai đầu R2: UX = U2. Ta cũng có:  U1=U3 = 
[image: image433.wmf]2
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Cường độ dòng điện chạy qua X là:      
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Theo bài ra : 
[image: image435.wmf]3
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[image: image437.wmf]
Từ đó rút ra :                                         
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[image: image439.wmf]     (1) 

Công suất toả ra trên X là :                   
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[image: image441.wmf]            (2)

Từ (1) và (2) ta được:


     
[image: image442.wmf]2
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Thay số ta được PX = 1W.

Câu 3– Đề thi HSG cụm Gia lâm Long biên Hà nội 2018-2019 (3 điểm)

       Cho mạch điện như hình bên dưới với E = 1,5V; r = 0; R = 50[image: image443.wmf].

W

. Biết rằng đường đặc trưng vôn-ampe của điôt D (tức là sự phụ thuộc của dòng điện đi qua điôt vào hiệu điện thế hai đầu của nó) được mô tả bởi công thức I = 10-2U2, trong đó I được tính bằng ampe còn U được tính bằng vôn. Xác định cường độ dòng điện trong mạch.
HƯỚNG DẪN GIẢI:

    Ta có : U + UR = E, trong đó UR = IR = 0,01U2.R
- Thay số vào ta được phương trình :   0,5U2 + U – 1,5 = 0……………..(0,5điểm)
- Giải phương trình này và lấy nghiệm U = 1V, suy ra UR = 0,5V…......(0,25điểm)
- Dòng điện trong mạch là: I = [image: image444.wmf].
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Câu 4 – HSG HÀ NỘI NĂM HỌC 2011-2012 VÒNG 2: Để nạp điện cho ăcqui có suất điện động E = 12V từ nguồn có hiệu điện thế U = 5V, người ta dùng mạch điện như hình 2. Cho rằng cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,1H ; điôt Đ lý tưởng. Khoá K đóng, mở tuần hoàn : đóng trong thời gian (1 và mở trong thời gian (2 ((1 = (2 = 0,1s). 

        Bỏ qua mọi tổn hao trong mạch. Cần bao nhiêu thời gian để  nạp cho ăcqui dung lượng Q = 0,5Ah ?

HƯỚNG DẪN GIẢI:
Xét trong một chu kỳ đóng ngắt  T = 2( = 0,2s

      * K đóng: (gốc thời gian là lúc đóng K)

              U = Li1'  suy ra  [image: image445.wmf]1
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       * K ngắt:( gốc thời gian là lúc ngắt K)

                U - E  =  Li2'  Suy ra   [image: image448.wmf]2
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                Tại  (1 có :    i2 = I1  suy ra   
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         Khi i2 = 0 ta có: 
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        * Gọi (q là điện lượng nạp trong một chu kỳ:

             [image: image452.wmf])
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             Thay số (q = 0,1786 C (Có thể tính: [image: image453.wmf]dt
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Vậy thời gian nạp cho ăcqui đến dung lượng Q = 0,5Ah là 
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Câu 4 – HSG Anh sơn 3 Nghệ An 2019(4 điểm): Cho mạch điện như hình vẽ: Hai điốt giống nhau, điện trở thuận của mỗi điốt là 4
[image: image455.wmf]W

 còn điện trở ngược là vô cùng lớn. Các nguồn điện có suất điện động E1 =0,8V, E2 = 1,6V và điện trở trong không đáng kế. Tìm R để công suất tỏa nhiệt trên nó là cực đại. 

HƯỚNG DẪN CHẤM:

	
	Giá sử các điốt mở, dòng điện trong mạch có chiều như hình vẽ. Áp dụng định luật kiecsop 

          -E1 +i1r + iR = 0

          -E2 + i2r +iR = 0

           i1 +i2 =i

trong đó r =4
[image: image456.wmf]W

 là điện trở của điốt thuận. Giải hệ các phương trình trên ta có:

i1 = 
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ta thấy i2>0 với mọi R nên D2 luôn mở. Còn D1 xãy ra hai trường hợp

Trường hợp 1 : R
[image: image460.wmf]³
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 thì i1 
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0 nên D1 đóng . Công suất tỏa nhiệt trên R là :
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( Pmax = 
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Trường hợp 2 : R < 4
[image: image469.wmf]W

 điốt 1 mở khi đó công suất tỏa nhiệt trên R lúc này là :

P’ = i2R = 
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Vậy khi R = 2
[image: image473.wmf]W

 thì công suất tỏa nhiệt trên R đạt giá trị cực đại là :

      PRmax= P’  = 0,18W
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Câu 5: Trên hình vẽ là đường đặc trưng vôn-ampe của một phần tử phi tuyến nào đó. Trước điện áp U0 = 100V, không có dòng điện đi qua phần tử này, nhưng sau đó cường độ dòng điện tăng tuyến tính theo hiệu điện thế (h.đ.t.). Khi mắc phần tử này vào một nguồn điện có suất điện động không đổi và điện trở trong r = 25( thì cường độ dóng điện đi qua nó là I1 = 2mA, nhưng khi mắc nó với cùng nguồn điện đó nhưng  qua một tải có điện trở  R = r thì dòng qua nó là I2 = 1mA. Hãy xác định suất điện động của nguồn điện.

Giải:

Dựa vào đường đặc trưng vôn-ampe ta thấy dòng điện I chạy qua phần tử phi tuyến này phụ thuộc vào h.đ.t. U giữa hai đầu phần tử: khi 0 < U <U0 thì I = 0; khi U > U0 thì I = ((U – U0) 

với ( = (I/(U = const.

Khi mắc phân tử phi tuyến trên vào nguồn điện có s.đ.đ. E và điện trở trong r, cường độ dòng điện trong mạch là I1, ta có:
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Khi mắc phần tử này vào nguồn điện nhưng qua một tải có điện trở R = r thì dòng điện trong mạch là I2, ta có:
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Từ (1) và (2) suy ra:
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Thay số ta được: E = 150V.
Câu 6 - ĐỀ CHỌN QG HẢI PHÒNG 2009-2010: Cho mạch điện (hình 2). Tụ điện có điện dung C = 1F ban đầu không mang điện, điện trở R = 10nguồn điện có suất điện động E = 20V có điện trở không đáng kể. Điốt D có đường đặc trưng Vôn - Ampe như hình vẽ, với IOR = 1A, U0 = 10V. Bỏ qua điện trở dây nối và khoá K. Tính tổng nhiệt lượng toả ra trên R sau khi đóng K.

GIẢI: - Ngay sau khi đóng K thì có dòng điện đi qua điốt D, tụ điện được nạp điện, hiệu điện thế trên tụ tăng dần, hiệu điện thế trên D bằng U0, dòng điện giảm dần, hiệu điện thế tụ tăng dần. Đến thời điểm t1, dòng điện trong mạch bằng I0. Lúc này hiệu điện thế và điện tích trên tụ là: U1 = E-U0-I0R, q1=C.U1=C(E-U0-I0R).


- Năng lượng tích luỹ trên tụ:


[image: image477.wmf]22
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- Nhiệt lượng toả ra trên D:  WD1 = q1U0=U0C(E-U0-I0R)


- Công của nguồn điện: A = q1E=EC(E-U0-I0R)


- Nhiệt lượng toả ra trên R:


[image: image478.wmf]22
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Sau thời điểm t1 dòng điện trong mạch tiếp tục giảm, lúc này D có vai trò như điện trở thuần r=U0/I0. Giai đoạn này, nhiệt lượng Q2 toả ra trên R bằng công của nguồn A2 trừ đi độ tăng năng lượng trên tụ Wc và nhiệt lượng tỏa ra trên D (WĐ2): Q2 = A2-Wc – WĐ2
Công của nguồn:  A2 = E(EC-q1)=E[EC-C(E-U0-I0R)]=EU(U0+I0R)

Phần năng lượng tăng thêm trong tụ: 
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)

22

2

CC100

ECECC

WWEUIR

222

D=-=---



[image: image480.wmf]00

C00

UIR

WC(UIR)E

2

+

æö

®D=+-

ç÷

èø


Nhiệt lượng toả ra trên R:  Q2=A2-WC – WĐ2Q2 + WĐ2WC
Mà 
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Tổng nhiệt lượng toả ra trên R:
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Câu 7 – Đề dự thảo Duyên hải bắc bộ 2010: Mạch điện như hình vẽ. Các điôt lý tưởng (1 = 1,2V; (2 = 2,4V điện trở trong của các nguồn rất nhỏ. R1 = R2 = 6 (. Cho R thay đổi. Tìm công suất toả nhiệt cực đại trên R.

HƯỚNG DẪN GIẢI: 


Đoạn N(1M có I1 = 
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 Đoạn N(2M có I2 = 
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 Đoạn MRN có I = 
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(3)  (0,25 điểm)

(Giả sử lúc các đi ôt mở, chiều I1, I2, I như hình vẽ). Tại nút M thì I = I1 + I2
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. Thay số ( UMN = 
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Từ (1), (2), (3): 
I1 = 
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I2 = 
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[image: image491.wmf])

R

3

.(

10

18

I

)

R

3

.(

10

R

12

)

R

3

.(

10

R

6

+

=

®

+

+

+

+

-


(3') 

(0,5 điểm)

Ta thấy: I2 > 0 ; I > 0. Vậy đi ôt Đ và Đ2 luôn mở. 


(0,25 điểm)

1. Trường hợp 1: R ( 6( ( I1 ≤ 0   Đ1 bị đóng. Dây điện đi qua R, R2, (2

PR = I22R = 
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(0,5 điểm)

PR đạt max khi  R = R2 = 6( ( PRmax = 
[image: image493.wmf]2
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2. Trường hợp 2: R < 6( ( I1 > 0    Đ1 mở


PR = I2R = 
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(0,5 điểm)

PR đạt max khi R = 3( ( PRmax = 
[image: image495.wmf]R
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Từ (4), (5) chọn PRmax = 0,27 (w)



(0,25 điểm)

Câu 8 - Chọn HSG thi Quốc gia tỉnh Thanh hóa 2009/2010: (3 điểm) Cho mạch điện hình bên. C1 = 1(F ; C2= 2(F Ban đầu tụ C1 tích điện đến U0 = 300V , tụ C2 không tích điện. Điôt, cuộn cảm là linh kiện lí tưởng và độ tự cảm L đủ lớn để 

quá trình xảy ra chậm.

    Hỏi sau khi đóng K tụ C2 được nạp điện đến hiệu điện thế cực đại là bao nhiêu ? 

HƯỚNG DẪN CHẤM:
+ Tụ C2 được nạp cực đại đến U2 khi nó có xu hướng nạp trở lại cho C1 vào thời điểm  I = 0. 












(0,5đ)

+ Khi đó ta có:   q1 + q2 = C1U0    

(1)     




(0,5đ)
 
       và  
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(0,5đ)
+ Rút q1 từ (1) thay vào (2) ta được  q22 (C1+C2) - 2C1C2U0q2 = 0

(0,5đ)
+ Nghiệm khác 0 (q2 = 0, thời điểm ban đầu) là  q2 = 2C1C2U0/ (C1+C2)  
(0,5đ)
+ Suy ra lúc đó  U2 = U2max = 2U0C1/(C1+C2) = 200V.



(0,5đ)
Câu 9: Trong mạch điện trên hình 3, tụ điện có điện dung C = 100(F được tích điện đến U0 = 5V và được nối điện trở R = 100( qua điôt D . Đường đặc trưng vôn-ampe của điôt như hình vẽ. Ở thời điểm ban đầu, khoá K mở. Sau đó đóng K. Xác định cường độ dòng điện trong mạch ngay sau khi đóng K. Tính h.đ.t trên tụ điện khi dòng điện trong mạch bằng 10mA. Tính lượng nhiệt toả ra trên điôt sau khi đóng khoá K.

                                 
Giải:
Ngay sau khi đóng khoá, h.đ.t. trên tụ vẫn còn chưa thay đổi cả về độ lớn và dấu. Giả thiết rằng dòng điện ban đầu I0 trong mạch lớn hơn 10mA. Định luật Ôm đối với mạch kín tại thời điểm đó có dạng:
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trong đó Ud là h.đ.t. hai đầu điôt (Ud = 1V). Thay số vào ta được:


[image: image498.wmf]mA

R

U

U

I

d

40

0

0

=

-

=

  

Vì giá trị nhận được của dòng điện lớn hơn 10mA, nên giả thiết của chúng ta là đúng.

Sau khi đóng khoá, tụ điện sẽ phóng điện, còn dòng điện trong mạch sẽ giảm. Khi dòng giảm tới giá trị I1 = 10mA, áp dụng định luật Ôm ta tìm được h.đ.t. UC giữa hai bản tụ:
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Từ thời điểm đóng khoá cho tới khi tụ phóng hết điện, điôt sẽ p73 hai chế độ: khi dòng điện trong mạch biến thiên từ I0 = 40mA đến I1 = 10mA và khi dòng điện giảm từ I1 = 10mA đến 0. 

Trong chế độ thứ nhất, h.đ.t. trên điôt không đổi và bằng Ud​ = 1V, còn đ.đ.t trên tụ giảm từ U0 = 5V đến UC = 2V. Trong thời gian đó, điện lượng chạy qua điôt là:   
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và nhiệt lượng toả ra trên điôt là:
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Trong chế độ thứ hai, điôt hoạt động như một điện trở Rd = Ud/I1 = 100(. Sau khi kết thúc chế độ thứ nhất, h.đ.t. trên tụ bằng UC = 2V và năng lượng còn lại của điện trường trong tụ là:
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Vì điện trở Rd của điôt bằng điện trở R, nên năng lượng toả ra trên điôt và trên R là như nhau. Do đó, nhiệt lượng toả ra trên điôt ở chế độ thứ hai bằng:  
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Vậy nhiệt lượng toả ra trên sau khi đóng khoá bằng:
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Câu 10: Cho mạch điện như hình vẽ, các tụ có giá trị C1= 1
[image: image505.wmf]F
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, tụ C1 tích điện đến hiệu điện thế U0= 300V, đi ốt § và L là các phần tử lý tưởng và L đủ lớn để hiện tượng xẩy ra chậm. Lúc đầu K mở, hỏi sau khi đóng K, tụ C2 được nạp đến hiệu điện thế là bao nhiêu? biết rằng lúc đầu tụ C2 chưa tích điện.

Bài giải:
Tụ C2 được nạp cực đại tới hiệu  điện thế U2​ khi  nó có xu hướng nạp trở lại cho C1 ( I = 0 . Ta có: 


q1 + q2 = C1U0

(1)
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Từ (1) ( q1 = C1U0 – q2 thay vào (2) ta có:
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q2 = 0
 và 
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Câu 11: Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn có suất điện động 
[image: image511.wmf]x

, tụ C tích điện đến q​0, lúc đầu K mở. Đóng K, hiệu  điện thế ổn định trên tụ là bao nhiêu?

Bài giải
* Nếu 
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Phương trình có 2 nghiệm là: 
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          và q = q0 
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 U = U0 (trạng thái ban đầu)

Câu 12: Hình bên là sơ đồ đặc trưng V- A của một đi ốt phát quang  LED.
a. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu  LED.

b. Tính công suất tiêu thụ của LED.

Chú ý: - Khi LED chưa hoạt động nó đóng vai trò như cuộn điện một trở vô cùng lớn hoặc như một tụ điện.

- Khi LED hoạt động (U >1,5V) LED đóng vai trò như một máy thu điện có điện trở là r và suất phản điện là 1,5V = (  

Giải

Gọi I là cường độ dòng điện trong mạch ta có:

                E = IR + UL      (  UL = E – IR

        Khi LED hoạt động tg( = 
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         điện trở của LED là:  R2 = 
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PL = Png – PR = EI – I2R  = 
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Hoặc  (cách 2) :   PL = ULI = 
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Vậy công suất của LED là PL =  0,02W.
Câu 13: Cho mạch điện như hình vẽ1, đường đặc trưng  V – A như hình2. Tính  điện lượng qua diot (qđ?  và qua R  ((qR)  sau khi K đóng.

Bài giải
Ngay sau khi K đóng UAB = E 
[image: image527.wmf]®

UC=E. Sau đó diot cho dòng điện đi qua 
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tụ được tích điện đến UC sao cho:
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Câu 14: Trong mạch điện cho ở hình bên có: 
R1= 2
[image: image532.wmf]W

 ; R2= 4
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 ; R3= 1
[image: image534.wmf]W

 ; Rx là một điện trở đặc biệt mà cường độ dòng điện i qua nó phụ thuộc vào hiệu điện thế U đặt vào Rx theo công thức i = k U2 , trong đó k = 0,25
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A

. G là một điện kế lý tưởng. Điều chỉnh cho UAD = U0 để cho dòng điện qua điện kế bằng 0.

   Tính U0 ; cường độ qua mạch chính I và công suất tiêu thụ trên Rx.

Giải :

* Khi IG = 0 ta có :


UAD = I​1​ ( R1​ + R2) = U0 
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I2= kU2 = 0,25.
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Tính ra được : I1 = 0,5 (A) ; I2 = 1 A ; I = 1,5 A ; 
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Câu 15: Trong trường hợp phóng điện không tự động của chất khí, đồ thị mô tả dòng điện đi qua ống phóng phụ thuộc vào điện áp U giữa hai cực của ống có dạng như hình vẽ 1. ống được mắc nối tiếp với một chấn lưu có điện trở R=3.108( và được đấu vào nguồn thế điện động ( = 6kV.(Hình2)

Hãy tính dòng điện  được xác lập trong ống và điện áp trên ống. Bỏ qua điện trở trong của nguồn điện .

Giải:   *Dựa vào đồ thị V-A ta tìm giá trị thấp nhất của nguồn thế điện động mà ở đó dòng điện qua ống đạt bão hoà:

        (min= U+IR    (ở đây U=103V; I=10-5A)

       (  (min= 4KV.Trong trường hợp của ta nguồn  s.đ.đ ( > (min.

Vậy dòng điện qua ống bằng dòng bão hoà. Điện áp: U = (- IR = 3KV.

      *Có thể xác định giá trị dòng điện  qua ống bằng cách khác. Giả sử dòng I trong mạch nhỏ hơn dòng bão hoà. Ta viết phương trình định luật ôm ( = I(Rt+R)  ở đây Rt là điện trở trong của ống phóng 
[image: image545.wmf]W
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 (tính theo đoạn chéo của đường đặc trưng V-A). Do đó: 
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Câu 16: Người ta sử dụng một tụ điện phi tuyến cho đèn chớp sáng (tụ điện chứa đầy chất điện môi có độ thẩm điện môi phụ thuộc vào cường độ điện trường). Đồ thị chỉ quan hệ phụ thuộc của điện áp U vào điện tích Q của tụ cho trên H.1. Tụ được nạp đến điện áp một chiều U0=300V qua một điện trở R=10K(.

Tính năng lượng cực đại của chớp sáng? Tính số lần chớp sáng trong một phút? Biết rằng khi loé sáng tụ điện phóng hết điện tích. Điện áp ban đầu tối thiểu của chớp sáng là U1=250V.

Giải:

*Về mặt định lượng thì năng lượng cực đại của các chớp sáng đúng bằng phần diện tích nằm phía dưới đường cong U(Q) (H2) được giới hạn bởi trị số U = U0=300V (lúc này Q ( 0,3 Cu-lông).

*Để tính được diện tích này ta chia đường cong thành các đoạn vô cùng nhỏ mà tại đó quan hệ U(Q) có thể coi là tuyến tính. Mỗi phần nhỏ giới hạn dưới phần đường cong nhỏ đó có diện tích bằng UiTBx(Q. Như vậy năng lượng cực đại của chớp sáng bằng:  
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* Cách làm thuận tiện là tìm thời gian nạp của tụ điện từ  0-250V từ công thức:  
I.( t = (Q ((t=(Q/I và t =(
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 Dựa vào dòng điện tính được nhờ giá trị của Q tìm được trên đồ thị (H1):

 I = 
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 vẽ đồ thị chỉ quan hệ phụ thuộc 
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1

 vào Q  (H2). 

    Phần diện tích phía dưới đường cong của đồ thị được giới hạn bởi trị số:

  
[image: image551.wmf]I

1

= 200A-1; Q = 0,2 Culông về mặt định lượng sẽ bằng thời gian nạp của tụ:
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Do đó chớp sáng có thể xuất hiện 3 lần trong 1 phút.

Câu 17: Một đèn dây tóc có ghi 3,8V có đặc tuyến V-A như hình vẽ. Người ta mắc nối tiếp đèn với một biến trở vào một bộ nguồn có  E = 4,5V; r = 1(
Tính điện trở của biến trở để đèn sáng bình thường. 


Giải

	1)

* Nhận xét:

Trong khoảng U từ 3 – 4 Vđồ thị có dạng là một đoạn thẳng AB tiếp tuyến với đường đặc tuyến tại A.

*Viết phương trình đường thẳng d có dạng  y= ax + b  ( I = aU + b  với hai điểm U1 = 3; I1 = 300; U2 = 4; I2 = 320.   Do  đó ta tìm được phương trình d là I = 20U +240    (*)


	
[image: image553]


 Khi đèn sáng bình thường tức là   u = 3,8V, từ pt (*)  ( IA = 316mA  = 0,316A

Vậy I = 
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   mà RĐ = UĐ/IĐ = 3,8/0,316 = 12(
Vậy RBT = 
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Câu 18: Hình 1 là đường đặc trưng V-A của bóng đèn pin. Đèn được mắc theo sơ đồ H.2.

1/ Tìm dòng qua đèn theo đồ thị?

2/ ở vị trí nào của con chạy thì điện thế giữa các điểm A và B bằng 0? Bỏ qua điện trở  trong của pin.

3/ Chứng minh sơ đồ này là 1 mạch ổn áp nhỏ.


[image: image557]
Giải: 1) Dòng điện I qua đèn và điện áp U trên đèn phụ thuộc vào nhau như ở hình 1, nhưng khi đóng mạch dòng điện và điện áp còn phải phụ thuộc vào một phương trình nữa đó là U + Ir = (. Rõ ràng là nếu trên hình 1 ta dựng đồ thị U + Ir = (.  thì giao điểm của nó với đường đặc trưng Vôn-Ampe của đèn sẽ xác định giá trị U và I.

        Sau  khi dựng (hình 3)   ta  tìm  được 

     I = 0,24A 

2) Để cho điện áp UAB giữa hai điểm A và B bằng 0 ta phải di chuyển con chạy của chiết áp để thoả mãn điều kiện sau : UCB = UR1 = UCA = 1,6V bằng Uđ.

Vậy tỉ số của hai điện trở nhánh R1và R2 cũng thoả mãn điều kiện 
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( R1=16( và R2=24(
         3) Để sự biến thiên nhỏ của ( không làm thay đổi UAB thì phải chỉnh nhánh của chiết áp sao cho điện áp thay đổi trên nhánh trái (Rx) cũng bằng sự thay đổi điện áp trên đèn.

    Theo phương trình U + Ir = ( , khi SĐĐ biến đổi một lượng nhỏ ((, điện áp UCA  trên đèn sẽ biến đổi đến gần điểm làm việc (1,6V) một lượng nhỏ là 

     (UCA =(( - r.(I .

ở đây (I là độ biến đổi dòng điện qua đèn khi điện áp (UCA biến đổi nhỏ . 

Ta sẽ làm rõ quan hệ của (I với (UCA:

Tỷ số 
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gần với điểm làm việc bằng hệ số góc giữa tiếp tuyến với đường đặc trưng của hàm số I(UCA) ở điểm làm việc:
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Sau khi dựng được đường tiếp tuyến ta tìm được K( 0,08 (H3),Vậy (I = K.(UCA( 0,08(UCA            

Như thế (UCA= ((-(UCA.Kr. 

Từ đó có (UCA=
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Thay các trị số và làm tròn ta được
     

             (Rx=22( và R-Rx(18(.

Lúc này UAB(0,6V khi sđđ biến thiên trong khoảng 
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Sơ đồ trên là 1 mạch ổn áp nhỏ.

Câu 19: Đèn nê-on cháy sáng khi điện áp trên đèn đạt giá trị U1, lúc này điện trở của đèn nhỏ không đáng kể. Khi điện áp trên đèn tụt xuống U2 đèn sẽ tắt và điện trở của nó trở nên lớn vô cùng. Người ta mắc đèn này vào một mạch như hình vẽ. Biết rằng (>>U1>U2. Hãy vẽ đồ thị mô tả quan hệ sự phụ thuộc của điện áp trên tụ điện vào thời gian, sau khi đóng K.




Giải:
*Sau khi đóng K, xuất hiện dòng điện và điện áp trên tụ bắt đầu tăng lên cho đến khi đạt tới U1, lúc  này đèn sẽ phát sáng. Do ( >>U1 nên ta có thể coi trong suốt thời gian nạp tụ bởi dòng I =
[image: image566.wmf]R

x

 và điện áp UC trên tụ sẽ tăng lên theo qui luật bậc nhất (H2).Tại thời điểm t1 điện áp trên tụ bằng U1 đèn phát sáng:       It1= Q = CU1 ( 
[image: image567.wmf].
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*Khi đèn sáng, tụ điện sẽ phóng điện rất nhanh đến điện áp U2 và đèn tắt. Sau đó cứ sau khoảng thời gian ( tụ lại được nạp đến điện áp U1 và tiếp tục…

Bởi vậy điện áp trên tụ biến thiên tuần hoàn với chu kỳ là:    ( =
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Sơ đồ vừa xét được gọi là mạch phát sóng điện áp hình răng cưa

BÀI TẬP TỰ LUYỆN:

Câu 20 – HSG An Giang 2012-2013: ( 4 điểm) 

Cho mạch điện như hình vẽ: E1= 4,5 V, E2= 1,8V, r1=1(, RA= 0.


a) Khi RAC= 0,45RAB thì ampe kế chỉ 0. Tính điện trở RAB.


b) Mắc thêm điện trở R’= 2( song song với đoạn mạch chứa E2 và ampe kế. Tìm vị trí con chạy C để ampe kế chỉ 0. 
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